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TT Tên bài báo Tên tác giả Đơn vị 
Vị trí 

bài báo 
1 Vấn đề phát triển rau ở Củ Chi.  Đặng Thị Kim Liên BM-

MLN  
p.114 

3 Hoạt động của Bộ môn Bảo quản và 
Chế biến nông sản thực phẩm Đại 
học Nông Lâm TP. HCM trong thời 
gian qua.  

Bùi Văn Miên  BQCB p.46 

4 Đánh giá phương pháp 2 ống nghiệm 
trong định tính dư lượng kháng sinh 
trong sữa.  

Trương Thanh Long BQCB p.194 

5 Ảnh hưởng của lá khoai mì trong 
khẩu phần rơm ủ urê trên môi 
trường dạ cỏ bò.  

Dương Nguyên Khang 
Hans Wiktorsson.  

CNTY  p.158 

6 Kiểm tra tính đặc hiệu của 
Primerium đối với giống 
Bifidobacterlum.  

Hồ Thị Kim Hoa CNTY p.163 

7 Khảo sát một số chỉ tiêu huyết học ở 
vịt siêu thịt (CV super meat) được 
nuôi với khẩu phần có các mức độc 
tố aflatoxin khác nhau.  

Lê Anh Phụng   
và ctv.  

CNTY p.143 

8 Giun sán ký sinh trên cừu ở Ninh 
Thuận.  

Lê Hữu Khương  
và ctv  

CNTY p.147 

9 Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật 
mổ đặt ống dò (cannula) sau van hồi 
- manh tràng lên mức độ tăng 
trưởng của heo.  

Lê Văn Thọ  CNTY p.151 

10 Thông gió tự nhiên trong chuồng 
nuôi.  

Nguyễn Hữu Nam CNTY p.167 

11 Thành tựu của khoa Chăn nuôi Thú 
y trong những năm đổi mới.  

Nguyễn Văn Khanh  CNTY p.37 

12 Phòng ngừa và điều trị chứng viêm 
tử cung heo nái sau khi sanh qua 
phân lập vi trùng trong dịch viêm và 
điều chế viên thuốc đặt chứa kháng 
sinh thích  hợp.  

Nguyễn Văn Thành CNTY p.155 

13 Ảnh hưởng chứng viêm tử cung với 
hiện tượng chậm động dục trên heo 
cái sau khi sinh và sử dụng chế 
phẩm kích dục tố điều trị.  

Nguyễn Văn Thành CNTY p.208 

14 Phẩm chất của sản phẩm sữa tươi Đỗ Hiếu Liêm  CNTY p.149 



tiệt trùng Vinamilk.  Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

15 So sánh một số chỉ tiêu về sức sản 
xuất thịt của heo ngoại thuần và lai.  

Trần  Văn Chính CNTY p.217 

16 Bệnh mới trên heo: hội chứng suy 
nhược của heo sau cai sữa.  

Trần Thị  Bích Liên  
Nguyễn Ngọc Hải.  

CNTY p.140 

17 Tỷ lệ loét và một số yếu tố gây loét 
ở vùng thực  quản - thượng vị dạ dày 
trên heo thịt tại cơ sở giết mổ của 
TP. HCM.  

Trần Thị  Dân  
Nguyễn Ngọc Tuân.  

CNTY p.135 

18 Khoa Cơ khí - Công nghệ, lịch sử và 
phát triển.  

Nguyễn Như Nam  Cơ khí  p.40 

19 Đánh giá các hoạt động hợp tác quốc 
tế và các biện pháp nâng cao hiệu 
quả hợp tác quốc tế.  

Lưu Trọng Hiếu  HTQT  p.24 

20 Khoa Kinh tế trên đường phát triển. Nguyễn Anh Ngọc  Kinh 
tế  

p.43 

21 Nghiên cứu vai trò phụ nữ trong 
phát triển nông nghiệp và nông 
thôn  ở xã Tây Phú - Thoại Sơn - An 
Giang.  

Nguyễn Văn Năm Kinh 
tế 

p.200 

22 Phương pháp xử lý rủi ro trong các 
dự án nông - công nghiệp theo lý 
thuyết đầu tư hiện đại.  

Võ Phước Hậu Kinh 
tế 

p.197 

23 Dự đoán sản lượng rừng trồng keo lá 
tràm ở khu vực Trị An (ồng Nai).  

Bùi Việt Hải.  Lâm 
nghiệp  

p.93 

24 Phương pháp bố trí thí nghiệm trong 
nghiên cứu đối với loài cây đa mục 
đích.  

Bùi Việt Hải.  Lâm 
nghiệp 

p.102 

25 Tình hình sản xuất của ngành chế 
biến gỗ ở Việt Nam.  

Hoàng Thị Thanh 
Hương  

Lâm 
nghiệp 

p.99 

26 Yếu tố ảnh hưởng đến sự nẩy mầm 
của hạt bằng lăng (Lagerstroemia 
speciosa (L) Pers.).  

Lê Quang Hưng  
Trần Đăng Hồng  
Richard H. Ellis  

Lâm 
nghiệp 

p.89 

27 Điểm qua một số hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu của khoa Lâm nghiệp 
trong những năm gần đây.  

Đặng Đình Bôi  Lâm 
nghiệp 

p.32 

28 Bệnh trên lá của cây cao su.  Nguyễn Thị  Huệ Lâm 
nghiệp 

p.96 

29 Kết quả bước đầu về điều tra 
thành phần bệnh hại trên một số 
cây con lâm nghiệp ở giai đoạn gieo 
ươm.  

Nguyễn Thị Bình  
và ctv  

Lâm 
nghiệp 

p.86 



30 Phát hiện một loài gỗ quý hiếm ở 
miền ông Nam Bộ: cây lát hoa 
(Chukrsia tabularis Ajuss var. 
velutina King) thuộc họ Meliaceae.  

Nguyễn Thượng Hiền  Lâm 
nghiệp 

p.78 

31 Một số kết quả nghiên cứu sử dụng 
công nghệ mới trong vận xuất gỗ.  

Nguyễn Văn Dong  Lâm 
nghiệp 

p.81 

32 Xây dựng một số cơ sở dữ liệu về cây 
xanh đô thị ở TP. HCM.  

Đinh Quang Diệp  
và ctv  

Lâm 
nghiệp 

p.64 

33 Quy luật phân bố độ ẩm trong thân 
cây cao su.  

Phạm Ngọc Nam  Lâm 
nghiệp 

p.66 

34 Tẩm gỗ cao su theo phương pháp 
nóng lạnh.  

Phạm Ngọc Nam  Lâm 
nghiệp 

p.83 

35 Ảnh hưởng của 3 dạng chế phẩm 
trên cây bạch đàn trắng  (Eucalyptus 
terreticornis) trong giai đoạn vườn  
ươm.  

Trương Mai Hồng  Lâm 
nghiệp 

p.72 

36 Nghiên cứu hàm lượng đồng và kẽm 
trong rau, đất và nước tưới tại các 
vùng sử dụng nhiều thuốc bảo vệ 
thực vật chứa đồng và kẽm ở Đà Lạt 
và Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng.  

Bùi Cách Tuyến.  Nông 
học  

p.179 

37 Liên quan giữa hàm lượng đường 
trong thân và sự phát triển chồi ở 
mía (Saccharum officinarum L.)  

Huỳnh Lê Dũng  
Bùi Trang Việt  

Nông 
học 

p.118 

38 Hoạt động đào tạo, nghiên cứu, 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất của khoa Nông 
học.  

Huỳnh Thanh Hùng  Nông 
học 

p.28 

39 Ứng dụng phần mềm FAMIS & 
CADDB trong thành lập quản lý bản 
đồ và hồ sơ địa chính.  

Nguyễn Ngọc Thy  Nông 
học 

p.133 

40 Một số sâu mọt hại chính trong gạo 
và lúa mì trong khu vực TP.HCM 
(1999).  

Nguyễn Thị Chắt  
và ctv  

Nông 
học 

p.124 

41 Một số giống bưởi ở xã Bạch ằng và 
xã Tân Triều (Citrus grandis, 
Rutaceae).  

Nguyễn Văn Kế  
và ctv  

Nông 
học 

p.106 

42 Ứng dụng chế phẩm sinh học WEHG 
để cải tạo bồi dưỡng và nâng cao 
năng suất cà phê tại ắk  Lắk.  

Nguyễn Văn Sanh Nông 
học 

p.121 

43 Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát 
triển và năng suất của 10 giống củ 
cải.  

Phạm Thị Minh Tâm Nông 
học 

p.110 

44 Công nghệ sinh học cây đu đủ Trần Văn Minh  Nông p.116 



(Carica papaya L.) phát sinh phôi 
soma qua nuôi cấy rễ.  

và ctv  học 

45 Bổ sung dinh dưỡng vào thức ăn tằm 
dâu trong mùa khô.  

Trịnh Ngọc Lan  
Lê Thị Diệu Trang.  

Nông 
học 

p.186 

46 Ưu sinh học.  Trịnh Ngọc Lan  
Lê Thị Diệu Trang.  

Nông 
học 

p.219 

47 Hiệu lực của một số loại thuốc hóa 
học trừ bệnh thối gốc chảy mủ 
(Phytophthora sp.) trên cây cam 
sành tại quận 9 TP. HCM năm 1999. 

Võ Thị Thu Oanh  Nông 
học 

p.113 

48 Công tác đào tạo sau đại học ở ại 
học Nông Lâm TP. HCM sau mười 
lăm năm đổi mới (1985-2000)  

Trần Thanh Phong  Phòng 
aNoâng 
học? 
tạo  

p.10 

49 Kết quả và phương hướng đào tạo 
sau đại học của ại học Nông Lâm 
TP. HCM.  

Nguyễn Ngọc Tuân  Phòng 
TSH  

p.16 

50 Hoạt động khoa học công nghệ của 
ại học Nông Lâm TP.HCM trong 
những năm gần đây.  

Đinh Quang Diệp  QLKH  p. 19 

51 Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao KHKT của khoa 
Thủy sản.  

Lê Thị Phương Hồng  TS  p.39 

52 Hoạt động nghiên cứu chuyển giao 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu 
ứng dụng KHKT Nông Lâm Ngư.  

Nguyễn Hay  TT-
NLN  

p.48 

53 Trung tâm Ngoại ngữ: Mười năm 
trưởng thành và phát triển.  

Đỗ Huy Thịnh  TTNN  p.51 

54 Đại học Hoa Kỳ: Một số bài học 
kinh nghiệm.  

Đỗ Huy Thịnh.  TTNN  p.214 

55 Nâng cao chất lượng đào tạo đại học 
và sau đại học: Những vấn đề cần 
quan tâm.  

Đoàn Huệ Dung TTNN  p.211 

 
  

 


